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Tiết 75:  Quê hương
(Tế Hanh)
A- Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức: Giúp HS:
- Cảm nhận được vẻ đẹp tươi sáng, giàu sức sống của một làng quê miền biển được miêu tả trong bài thơ và tình cảm quê hương đằm thắm của tác giả 
- Thấy được nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ
2. Kĩ năng:  Rèn kỹ năng đọc diễn cảm 8 chữ, p.tích các h.ảnh n.hoá, so sánh đặc sắc. 
3. Thái độ: - Giáo dục  bồi đắp tình yêu quê hương 
4. Tích hợp:  - Văn: thể thơ tám chữ trong bài Nhớ rừng
B- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 
1. Giáo viên: - Giáo án, SGK, SGV
                       - Chân dung Tế Hanh
2. Học sinh:  Học bài cũ, chuẩn bị bài mới.
C- Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học.
- ổn định tổ chức: 
- Kiểm tra bài cũ: 
     1. Đọc thuộc lòng một đoạn thơ mà em thích trong bài thơ Nhớ rừng. Vì sao em thích đoạn thơ đó? 
* HĐ 1: Hoạt động Khởi động:
* HĐ 2: Hoạt động hình thành kiến thức mới:
	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung cần đạt

	
GV yêu cầu theo dõi chú thích *
H: Hãy nêu những hiểu biết của em về tác giả TH?
GV g.thiệu chân dung nhà văn
H. Em hãy kể tên các t.phẩm chính của TH? cho biết x.xứ của bài thơ?


GV yc: Giọng đọc thiết tha, sâu lắng
GV đọc mẫu, gọi HS đọc
GV hg dẫn HS tìm hiểu c.thÝch 2,3,4
H: VB được viết theo thể thơ nào?
H. Bài thơ có thể chia làm mấy phần? nội dung của từng phần ntn?
- P1(2 câu đầu) => Gt chung về l.tôi
- P2(6 câu..) => C đ.thuyền ra khơi
- P3 (8 câu tiếp) => cảnh đón thuyền đánh cá trở về
- P4 (còn lại) => Nỗi nhớ quê hg 

H. Tế Hanh đã giới thiệu về làng quê mình qua hai câu thơ đầu ntn?
× 
H: Em có n.x gì về cách g.thiệu ấy?
GV:cách g.thiệu ngắn gọn nhưng đầy tự hào về cái làng chài ven biển giữa 4 bề sông nước, người dân sống bằng nghề chài lưới, gắn c.đời với biển cả mêng mông.  Câu thơ làm toát lên t.cảm trong trẻo, thiết tha, đằm thắm của t.giả đối với quê hg.

      GV gọi HS đọc 6 câu thơ tiếp
H. Đoàn thuyền đánh cá ra khơi trong khung cảnh  như thế nào? 

GV: Người dân làm nghề chài lưới thường sống lệ thuộc vào thiên nhiên. Cứ mỗi buổi bình minh ửng hồng ở phía đông , báo hiệu buổi trời yên biển lặng là họ lại hối hả dong buồm ra khơi.
H. Trong khung cảnh thiên nhiên đó hình ảnh nào được miêu tả nổi bật? NT m.tả có gì đặc sắc?

H. Hai câu thơ tiếp t.giả m.tả: “Cánh buồm....góp gió”. Em hiểu hai câu thơ này ntn?
GV: Cánh buồm là vật hữu hình, cụ thể được ví với mảnh hồn làng 1 khái niệm trừu tượng thì quả là 1 cách ss độc đáo, lg mạn. H.ảnh quen thuộc đó bỗng trở nên lớn lao, th.liêng - là biểu tg, là linh hồn của làng chài.

* GV gọi HS đọc 8 câu tiếp 
H. Không khí bến cảng khi đoàn thuyền đánh cá trở về được tái hiện như thế nào?
GV bình: Người dân làng chài thốt lời cảm tạ trời đất chân thành: “Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe”. Câu thơ rất thực nhưng mang trong đó là 1 ý nghĩa thiêng liêng. Bởi mỗi lần đi biển là mỗi lần người dân làng chài phải giáp mặt với thuỷ thần, với tử thần. Khi họ ra khơi là những người mẹ, người vợ lại đêm ngày lo lắng, cầu nguyện cho họ bình an trở về và đánh bắt được nhiều cá. Câu thơ thật giản dị những đã diễn tả đ.sống tâm linh của những làng chài ven biển.
H. Nếu như ở cảnh trước h.ảnh trai tráng chỉ được nhắc một cách khái quát thì ở cảnh này họ được m.tả cụ thể ntn? 
H. Em hiểu và cảm nhận được gì từ hình ảnh thơ “Cả thân… xa xăm”?
- H.ả dân trai tráng, từ biển khơi trở về với thân hình vạm vỡ thấm đậm vị mặn mòi, nồng toả “vị xa xăm” của biển khơi -> h.ả người dân chài được m.tả vừa chân thực vừa lãng mạn và trở nên có tầm vóc phi thường.
GV đọc 2 câu thơ “Chiếc.....thớ vỏ”
H. H.ảnh con thuyền ở đây có gì khác với h.ảnh con thuyền trong cảnh ra khơi? 

GV:  Con thuyền trước đây “hăng như..., phăng mái chèo...” nay mỏi mệt về bến nghỉ. Cái hay của c.thơ là chỗ con thuyền đc nhân hoá như 1 sinh thể sống. Nó nằm thư giãn, nó như cảm thấy vị nồng mặn của biển khơi đang thấm vào cơ thể. Nói về thuyền nhưng kỳ thực t.giả đang nói về người dân quê mình. Sau chuyến ra khơi thắng lợi, người dân chài có thể yên tâm nghỉ ngơi, nở nụ cười mãn nguyện. Phải có t.hồn tinh tế, tài hoa và 1 tấm lòng gắn bó sâu nặng với làng chài quê hg TH mới có đc câu thơ xuất thần như thế.

GV chuyển ý, gọi HS đọc 4 câu kết
H. TH đã bộc lộ trực tiếp nỗi nhớ quê hương của mình qua 4 câu  thơ kết ntn?  



H.  Em cảm nhận “Cái mùi nồng mặn” trong nổi nhớ q.hg của tg ntn?
 Đó là hương vị làng chài, là hương vị riêng đầy quyến rũ của quê hg được tác giả cảm nhận bằng tấm tình trung hiếu của người con xa quê.
 
H. Đọc bài thơ em cảm nhận được những điều tốt đẹp nào? 
H. Bài thơ hấp dẫn người đọc bởi những yếu tố nghệ thuật nào nổi bật?


 * HĐ 3: Hoạt động thực hành


* H §4: Hoạt động ứng dụng:
? Em hãy đọc những câu thơ đoạn thơ về quê hương.

GV gọi HS đọc 1 số câu thơ, đoạn thơ nói về quê hương
GV nhận xét, đánh giá
GV: Trong đời mỗi người đều có một quê hg để nhớ, để yêu. Với TH, con sông Trà Bồng, cái làng chài nhỏ bé của ông trở thành nguồn thi ca ko bao giờ vơi cạn. Đã ngoài 80 tuổi và sống ở thủ đô nhưng tình quê hg của ông vẫn trong trẻo, nồng hậu như thủa 20. Vì thế ông xứng đáng là “nhà thơ của quê hg”.
*  H §5: Hoạt động bổ sung:
-  Cho Hs nghe bài hát “Quê hương”
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HS đọc thơ


HS chú ý
	I. Đọc-hiểu khái quát văn bản 
1. Tác giả: 
- TH sinh 1921, quê Q.Ngãi
- Quê hương là nguồn cảm hứng lớn trong đời thơ Tế Hanh
2. Tác phẩm
a. Xuất xứ: “Quê hg” in trong tập Nghẹn ngào (1939)
b. Đọc - tìm hiểu từ khó



c. Thể thơ: 8 chữ
d. Bố cục: 4phần






II. Đọc– hiểu chi tiết văn bản
1. Giới thiệu về “làng tôi”.
- Làng nghề chài lưới
- Cách biển nửa ngày sông.
=> làng quê  bình dị, tự nhiên






2. Cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi.

- Khung cảnh thiên nhiên: trời trong, gió nhẹ, nắng mai hồng
-> thiên nhiên đẹp, thuận lợi





-  Hình ảnh:
+ dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá
+ chiếc thuyền hăng như tuấn mã, phăng mái chèo,vượt trường giang
* NT:  so sánh, động từ mạnh (hăng, phăng, vượt) 
-> đ.thuyền thật dũng mãnh 

- Cánh buồm - mảnh hồn làng
* NT: so sánh, ẩn dụ, liên tưởng
-> con thuyền như mang linh hồn, sự sống của làng chài 



3. Cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về.
- Dân làng:  + ồn ào, tấp nập
           + cảm ơn trời - cá đầy ghe, tươi ngon 
-> bức tranh l.động náo nhiệt, đầy ắp niềm vui và sự sống.









-Dân chài: +da ngăm rám nắng    
                 + nồng thở vị xa xăm

-> vẻ đẹp vạm vỡ, khoẻ mạnh, dày dạn sóng gió.





- Con thuyền: 
+ im bến mỏi trở về nằm
+ nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ
* NT:  nhân hoá  con thuyền có tâm hồn rất tinh tế 

















4. Tình cảm của tác giả với quê hương

- Luôn tưởng nhớ:
+  màu nước xanh
           + con cá bạc
+ chiếc buồm vôi
           + mùi nồng mặn
=> nỗi nhớ da diết, khôn nguôi




III. Tổng kết 
1. Nội dung : GN – SGK

2. Nghệ thuật :
- Hình ảnh thơ sáng tạo
- H.ảnh so sánh đẹp, lãng mạn, nhân hoá độc đáo, bất ngờ
 - Kết hợp biểu cảm, miêu tả
IV. Luyện tập chung:
1. Trong hai bài thơ “Nhớ rừng” và “Quê hương”, em thích hình ảnh thơ nào? Vì sao?
2. Đặc điểm chung về nghệ thuật của hai bài thơ này?





· Dặn dò: 
· Học bài cũ.
· Viết đoạn văn nêu cảm nhận về một hình ảnh thơ mà em thích
· Chuẩn bị bài: Câu nghi vấn
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Tiết 7

5

:  

Quê hương

 

(Tế Hanh)

 

A

-

 

Mục tiêu cần đạt.

 

1. 

Kiến thức: 

Giúp HS:

 

-

 

Cảm nhận được vẻ đẹp tươi sáng, giàu sức sống của một làng quê miền biển được miêu tả trong 

bài thơ và tình cảm quê hương đằm thắm của tác giả 

 

-

 

Thấy được nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ

 

2. Kĩ năng:

  

Rèn kỹ năng đọc diễn cảm 8 chữ

, p.tích các h.ảnh n.hoá, so sánh đặc sắc. 

 

3. Thái độ

: 

-

 

Giáo dục  bồi đắp tình yêu quê hương 

 

4. Tích hợp:  

-

 

Văn: thể thơ tám chữ trong bài Nhớ rừng

 

B

-

 

Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 

 

1. Giáo viên:

 

-

 

Giáo án, SGK, SGV

 

                       

-

 

Chân 

dung Tế Hanh

 

2. Học sinh:

  

Học bài cũ, chuẩn bị bài mới.

 

C

-

 

Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học.

 

-

 

ổn định tổ chức: 

 

-

 

Kiểm tra bài cũ: 

 

     

1. Đọc thuộc lòng một đoạn thơ mà em thích trong bài thơ Nhớ rừng. 

Vì sao em thích đoạn 

thơ đó? 

 

* H§ 1: 

Hoạt

 

động 

Khởi động

:

 

* H§ 2: 

Hoạt động hình thành kiến thức mới

:

 

HĐ của GV

 

HĐ của HS

 

Nội dung 

cần đạt

 

 

GV yêu cầu theo dõi chú thích *

 

H:

 

Hãy nêu những hiểu biết của em về 

tác giả TH?

 

GV g.thiệu chân dung nhà văn

 

H. 

Em hãy kể tên các t.phẩm chính của 

TH? cho 

biết x.xứ của bài thơ?

 

 

 

GV yc: 

Giọng đọc thiết tha, sâu lắng

 

GV đọc mẫu, gọi HS đọc

 

GV hg dẫn HS tìm hiểu c.thÝch 2,3,4

 

H:

 

VB được viết theo thể thơ nào?

 

H.

 

Bài thơ có thể chia làm mấy phần? 

nội dung của từng phần ntn?

 

-

 

P1

(2 câu đầu)

 

=> Gt chung vÒ l.t«i

 

-

 

P2

(6 câu..)

 

=> C đ.thuyền ra khơi

 

-

 

P3

 

(8 câu tiếp) 

=> cảnh đón thuyền 

đánh cá trở về

 

-

 

P4

 

(còn lại) 

=> Nỗi nhớ quê hg 

 

 

H.

 

Tế Hanh đã giới thiệu về làng quê 

 

 

HS trả lời

 

HS quan sát

 

 

HS trả lời

 

 

 

 

HS chú ý 

 

HS đọc

 

 

HS trả lời

 

HS trả lời

 

 

 

 

 

 

 

 

HS trả lời

 

 

I. Đọc

-

hiểu khái quát văn bản 

 

1. Tác giả: 

 

-

 

TH sinh 1921, quê Q.Ngãi

 

-

 

Quê hương là nguồn cảm hứng lớn 

trong đời thơ Tế Hanh

 

2. Tác phẩm

 

a. Xuất xứ: 

“Quê hg” in trong tË

p 

Nghẹn ngào (1939)

 

b. Đọc 

-

 

tìm hiểu từ khó

 

 

 

 

c. Thể thơ: 

8 chữ

 

d. Bố cục: 

4phần

 

 

 

 

 

 

 

II. Đọc

–

 

hiểu chi tiết văn bản

 

1. Giới thiệu về “làng tôi”.

 

